           ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN 2  MÔN NGỮ VĂN 6 (ĐỢT NGHỈ COVID-19)
Câu 1:
    Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “ Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...

                                            (Bức tranh của em gái tôi- Tạ Duy Anh)

   Nếu là người anh, em sẽ nói với em gái mình điều gì? Hãy bày tỏ bằng một đoạn văn ngắn khoảng 12-15 dòng.

Câu 2:
  Được đi trên con đường quen thuộc trở về thăm ngôi trường Tiểu học quả là  điều thú vị. Hãy tả lại con đường vào thời khắc ấy.

Câu 3:
        Cuộc sống quanh em có biết bao người yêu thương.

              Hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất .

Câu 4: 

    Trong vẻ đẹp muôn màu của truyền thống Việt mỗi độ tết đến xuân về không thể thiếu được sắc màu của hoa đào, hoa mai. Hãy tả lại hình ảnh cây đào(cành đào) trong không gian đó.

Câu 5 :
    Có ý kiến cho rằng: Dế Mèn trong văn bản « Bài học đường đời đầu tiên» của Tô Hoài vừa đáng trách, vừa đáng thương và đáng quý.

     Ý kiến của em như thế nào? Hãy viết một đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân.

Câu 6:
     Có một câu chuyện như sau :

       Một vị tướng người Pháp, khi hành quân ngang qua trường học cũ của mình, đã ghé vào thăm trường. Gặp lại thầy giáo dạy mình hồi lớp Một, ông kính cẩn: 

· Thưa thầy, thầy còn nhớ em không? Em là…

   Người thầy giáo già hoảng hốt:
· Thưa ngài, ngài là thống tướng…

· Không, với thầy, em vẫn là đứa học trò cũ. Em có được những thành công hôm nay là nhờ ở sự giáo dục của thầy ngày nào.

   Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên.
Câu 7: Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương...
                              ( Trích lời bài hát: Em yêu trường em- Nhạc sĩ Hoàng Vân)

   ình ảnh ngôi trường đã gắn bó thân thiết với cuộc đời của mỗi người học sinh. Hãy tả ngôi trường em đang học

KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN NGỮ VĂN 6 HỌC KÌ 2
 A. Phần văn bản

- Đối với văn xuôi các em phái nắm nội dung cốt truyện.

- Đối với thơ các em phải thuộc lòng.

- Nắm được tên tác giả của từng văn bản.

- Thể loại của từng văn bản.

- Sau đây là một số câu hỏi và gợi ý:

Câu 1: Truyện Dế mÌn phiêu lưu kí được kể bằng lời nhân vật nào ? nêu tác dụng của vai kể ?

 * Gợi ý: Truyện được kể bằng lời của nhân vật Dế MÌn . Vai kể chuyện như vậy tạo sự thân mật gần gũi giữa người kể và người đọc, dễ biểu hiện tâm trạng, thái độ của nhân vật. 

 Câu 2: Nêu diễn biến tâm lý và thái độ của Dế MÌn trong việc trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt ?

 * Gợi ý:  Đầu tiên chỉ vì tính tinh nghịch của mình là tích trêu chọc và cà khÞa với người khác, tiếp đó là muốn ra oai với Dế Cho¾t, tỏ rõ mình là người mạnh mẽ , không sợ bất cứ một ai, khoác lo¸c, huªnh hoang. Nhưng sau khi mô Cốc lên tiếng thì lại chui tät vào hang nằm im thin thÝt . Sau khi mô Cốc bay đi mới dám mon men bò ra khái hang . Trước cái chết của bạn thì ân hận , nhận lỗi về mình và thÊm thía bài học đường đời đầu tiên. Bài học này được thể hiện qua lời khuyên của Dế Cho¾t : “ ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân ”

Câu 3: Thử hình dung tâm trạng Dế MÌn khi đứng trước mộ Dế Choắt ?

  * Gợi ý:  Sau khi đưa Dế Cho¾t đến nơi an nghỉ cuối cùng , tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số , trong lòng tôi dấy lên một niềm tiếc thương vô hạn. Tôi ân hận về hành động của mình. Chỉ vì nhiễm thói hiếu thắng , thích gây gæ, trêu chä mọi người mà tôi đã gây nên cái chết bi thảm cho người bạn hàng xóm của tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi không thể tha thứ cho hành động ng«ng cuồng của mình. Tôi càng thÊm thía những những lời trăng trèi của Dế Cho¾t với tôi : “ ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ , có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn rồi cũng mang họa vào mình đấy ” và tôi nghĩ đây là bài học đường đời đầu tiên đối với ti 

Câu 4: Học văn bản : Sông nước Cà Mau , em cảm nhận được gì về vùng cực Nam của Tổ Quốc ?

 * Gợi ý:  Bài văn miêu tả cảnh quan thiên nhiên của một vùng sông nước Cà Mau, cảnh ở đây rộng lớn , hoang dã và hùng vĩ với rừng đước bạt ngàn  một màu xanh bất tận , sông ngòi , kênh rạch chằng chịt, với sự độc đáo  tấp nập , phong phó của chợ Năm Căn

Nghệ thuật miêu tả  vừa bao quát, cụ thể  giúp cho người đọc có thể hinhg dung ra mảnh đất trù phú, vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống của người dân tận cùng phía Nam của Tổ Quốc 

Câu 5:  Em hiểu thế nào về đoạn kết của chuyện : Bức tranh của em gái tôi ? Qua đó em có cảm nghĩ gì về nhân vật người anh ?

· Đoạn kết của chuyện nói về sự cảm nhận của người anh, khi thấy chân dung của mình được vẽ bằng tấm lòng, tâm hồn, lòng nhân hậu của cô em gái dành cho mình. 

· Cảm nghĩ về người anh : Người anh đã thấy được những sai lầm trong thái độ và cách cư xử của mình với em gái. Từ đó, nhận ra em gái mình là người có tấm lòng nhân hậu và sự độ lượng 

Câu 6: Em có cảm nhận gì về cô em gái trong truyện : Bức tranh của em gái tôi ? . Điều gì khiến  em mến nhất ở nhân vật này ?

 * Gợi ý:  Cô em gái trong truyện là một người hồn nhiên, hiếu động thích tìm tòi, khám phá, là người có tài năng hội họa. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô có một tâm hồn trong sáng, lòng bao dung và tấm lòng nhân hậu . Chính tầm lòng đó đã giúp anh mình vượt lên được những hạn chế của lòng tự ái  và tự ti trong cuộc sống 

Câu 7: Hãy cho biết vì sao kết thúc bài thơ : Đêm nay Bác không ngủ , nhà thơ lại viết :

…..Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh

 * Gợi ý:  Đoạn kết bài thơ, nhà thơ đã nâng ý nghĩa câu chuyện lên một tầm khái quát lớn : Bác không ngủ vì lo việc nước, thương bộ đội, thương đoàn dân công, việc không ngủ của Bác chỉ là một “ lẽ thường tình ” vì cái đêm không ngủ trong bài thơ chỉ là một trong vô vàn những đêm không ngủ của Bác. Hơn nữa Bác là Hồ Chí Minh, lãnh tô của một dân tộc , cuộc đời của Bác đã dành trọn cho nhân dân, Tổ Quốc 

Câu 8:  Bài thơ Lượm, người kể chuyện đã gọi Lượm bàng nhiều cách gọi khác nhau ,  Hãy chỉ ra những từ ấy và phân tích tác dụng của sự thay đổi đó ?

· Trong bài thơ , người kể chuyện đã gọi Lượm bằng nhiều đại từ xưng hô khác nhau : chú bé, cháu, Lượm, chú đồng chí nhỏ. Sự thay đổi trong cách gọi thể hiện những sắc thái tình cảm và quan hệ của tác giả với Lượm :

· Chú bé : thể hiện sự thân mật giữa một người lớn tuổi với một em trai nhỏ 

· Cháu : thể hiện mối quan hệ gần gũi, thân thiết như quan hệ ruột thịt của người lớn với em nhá 

· chú đồng chí nhỏ : cách gọi thân thiết , trìu mến , nhưng trang trọng đối với người chiến sĩ nhỏ tuổi 

· Lượm : thể hiện cảm xúc của tác giả khi mà tình cảm và sự thương tiếc đến tột độ 

Câu 9: ở đoạn kết của bài Cây treViệt Nam , tác giả hình dung như thế nào về vị trí của cây tre trong tương lai ? Vì sao cây tre vẫn được coi là biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam?

- Ngay phần mở đầu đoạn kết tác giả gợi âm thanh của tiếng sáo diều , khúc nhạc đồng quê để nói về nét đẹp văn hóa độc đáo của cây tre . Cây tre không chỉ gắn bó với con người trong lao động sản xuất, trong đời sống vật chất mà nó còn gắn bó với đời sống tinh thần, con người có thể biểu lộ tình cảm , cảm xúc của mình qua tiếng sáo, tiếng diêu…
- Hình ảnh măng non trên phù hiệu của đội viên thiếu niên để nói sự tiếp bước của thế hệ sau và cũng là để nói về tương lai của cây tre trong thời đại công nghiệp hóa . Dù vai trò của cây tre có giảm bớt  trong đời sống của con người nhưng tre vẫn là người bạn đồng hành chung thủy, bởi vì những phẩm chất của nó đã trở thành biểu tượng của đất nước, con người Việt Nam, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam.

 * Dạng đề  phát biểu cảm nghĩ về nhân vật: ? Nhân vật em yêu thích nhất trong các truyện đã học? Em hãy phát biểu cảm nghĩ về nhân vất đó?

1. Dế Mèn (Bài học đường đời đầu tiên).

 - Sau khi học xong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài, hình ảnh Dế Mèn đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc khó quên.

- Nhờ ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nên Dế Mèn chóng lớn và chẳng bao lâu trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.

- Ngoại hình của Dế Mèn rất đẹp, một vẻ đẹp oai phong, hùng dũng, mạnh mẽ với cái đầu to và nổi từng tảng, cánh thì dài tận chấm đuôi.

-Thế nhưng, thật đáng tiếc khi chú lại có tính cách kiêu căng, xốc nổi, thường hay chọc phá, cà khịa với tất cả mọi người.

-Chú đối xử với Dế Choắt hết sức trịch thượng, ra vẻ ta đây, chẳng chịu đào giúp hang cho Choắt mà còn khinh thường, lên mặt dạy bảo.

- Và ai có ngờ, một lần trêu chọc chị Cốc, Dế Mèn đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt để từ đó hối hận ăn năn và rút ra cho mình một bài học sâu sắc.

-Em rất thích Dế Mèn, một nhân vật vừa đáng trách lại vừa đáng quý khi biết nhận ra lỗi lầm của mình.

   2. Người anh (Bức tranh của em gái tôi).
· Sau khi học xong văn bản “Bức tranh của em gái tôi” của nhà văn Tạ Duy Anh, nhân vật người anh đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc khó quên.

· Vốn là một người không có tài năng gì nổi bật nên khi tài hội họa của Kiều Phương được phát hiện thì tâm trạng người anh có nhiều thay đổi.

· Người anh cảm thấy buồn, đôi khi muốn khóc và thậm chí là xem lén những bức tranh của em.

· Nhìn mọi người yêu mến, khen ngợi, quan tâm Kiều Phương, người anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi vì “bất tài vô dụng”.

· Càng không hiểu tại sao người anh không thể thân với em như trước kia được nữa, có lẽ tính ghen tị đã gặm mòn khối óc, cắn nát trái tim.

· Khi đứng trước bức tranh đoạt giải nhất của Kiều Phương, tâm trạng người anh thay đổi liên tục: thoạt tiên là ngỡ ngàng, sau đó hãnh diện, cuối cùng là xấu hổ.

· Xấu hổ vì thấy mình không hoàn hảo như trong tranh, mình còn nhiều hạn chế.

· Đó cũng chính là điều mà em quý nhất ở người anh: biết nhận ra lỗi lầm của mình và thấy được tấm lòng nhân hậu, tình cảm trong sáng của Kiều Phương.
 3. Kiều Phương (Bức tranh của em gái tôi).
· Sau khi học xong văn bản “Bức tranh của em gái tôi” của nhà văn Tạ Duy Anh, nhân vật Kiều Phương đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc khó quên.

· Kiều Phương là một cô bé hiếu động, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem nên có biệt danh là “Mèo” do anh trai đặt.

· Thế nhưng cô bé ấy lại là một tài năng hội họa với những bức tranh có thể treo bất kì nơi nào ở phòng khách.

· Dù có tài và được mọi người quý mến, Kiều Phương vẫn giữ được tính cách hồn nhiên tinh nghịch đáng yêu của mình.

· Biết anh trai ghen tị, cáu có gắt gỏng với mình, nhưng Kiều Phương với trái tim nhân hậu và tình cảm trong sáng, cô bé đã giúp anh thấy được lỗi lầm qua bức tranh đoạt giải nhất mang tên “Anh trai tôi”.

· Thật thú vị khi thấy lòng nhân hậu đã thắng tính ghen tị cũng như người anh biết bắt đầu “xấu hổ” nhận ra hạn chế của chính mình đồng thời cảm nhận được lòng nhân hậu của người em.

· Nhân vật Kiều Phương thật tuyệt vời, qua đó em rút ra được bài học cho mình là cần có lòng nhân hậu trong cuộc sống.

        3.Dượng Hương Thư (Vượt thác).
· Sau khi học xong văn bản “Vượt thác” của nhà văn Võ Quảng, hình ảnh dượng Hượng Thư đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc khó quên.

· Dượng Hương Thư khi ở nhà là một người có tính tình hiền lành nhu mì, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ.

· Thế nhưng lúc vượt thác thì hình ảnh của dượng Hương Thư hoàn toàn trái ngược.

· Dượng cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn, trông săn chắc như một pho tượng đồng đúc.

· Các động tác của dượng rập ràng nhanh như cắt, mạnh mẽ, quyết liệt, ghì chặt ngọn sào trông như một hiệp sĩ giữa Trường Sơn oai linh hùng vĩ.

· Cuối cùng thì thác dữ đã chịu khuất phục trước sức mạnh của con người để mở ra cảnh êm đềm thơ mộng với dòng sông chảy quanh co dọc theo những núi cao sừng sững.

· Ôi đẹp làm sao hình ảnh dượng Hương Thư - người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn của mảnh đất miền Trung đầy gian khó.

 4.Thầy Ha – men (Buổi học cuối cùng).  
- Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” của tác giả An – phông – xơ Đô – đê, hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi.

- Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” .

- Thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…

- Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi múôn đi câu cá hương.

- Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy.

- Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó  vào đầu tụi học trò thơ ngây.

· Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi…đi đi thôi!”.

· Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to: NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM!
B/ Phần tiếng Việt
I. Các từ loại đã học :

- Ôn lại các từ loại đã học ở kì 1: danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ

- Từ loại đã học ở kì 2: Phó từ
	Phó từ là gì
	                                         Các loại phó từ

	
	      Phó từ đứng trước động từ, tính từ
	Phó từ đứng sau động từ, tính từ

	Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.

Ví dụ : Dũng đang học bài .
	Có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về thời gian ( đã, đang, sẽ...), về mức độ

( rất, hơi, quá...), sự tiếp diễn tương tự 

( cũng, vẫn, cứ, còn...), sự phủ định ( không, chưa, chẳng), sự cầu khiến ( hãy, chớ, đừng) cho động từ, tính từ trung tâm.
	Có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về mức độ( quá, lắm...), về khả năng( được...), về khả năng ( ra, vào, đi...)


II. Các biện pháp tu từ trong câu :

	
	So sánh
	Nhân hóa
	Ẩn dụ
	Hoán dụ

	Khái niệm
	Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật... bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị những suy nghĩ tình cảm của con người.
	Là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	Là gọi tên sự vật,hiện tượng,khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

	Ví dụ
	Mặt trăng tròn như cái đĩa bạc.
	Từ trên cao, chị Trăng nhìn em mỉm cười.
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. ( ăn quả : hưởng thụ; trồng cây : người làm ra)
	Lớp ta học chăm chỉ.

	Các kiểu
	2 kiểu :

+ So sánh ngang bằng,:

( Từ so sánh: như, giống như, tựa, y hệt, y như, như là...)

+so sánh không ngang bằng. 

( Từ so sánh:hơn, thua, chẳng bằng,...


	3 kiểu nhân hóa :

- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.

- Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.

- Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.


	4 Kiểu ẩn dụ thường gặp:

- Ẩn dụ hình thức.

- Ẩn dụ cách thức

-Ẩn dụ phẩm chất.

-Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
	4 kiểu:

- Lấy bộ phận để gọi toàn thể.

- Lấy cái cụ thể để gọi cái trìu tượng.

- Lấy dấu hiệu sự vật để gọi sự vật.

- Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng


III. Câu và cấu tạo câu :

1. Các thành phần chính của câu :

	Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ
	                 Vị ngữ
	                          Chủ ngữ

	Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.

VD : Trên sân trường, chúng em/ đang vui đùa.
	- Là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi làm gì?, làm sao? hoặc là gì ?
- Thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ.

- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
	- Là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động,đặc điểm, trạng thái,... được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi: Ai?Con gì?...

- Thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Trong những trường hợp nhất định, động từ, tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ.

- Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.


2. Cấu tạo câu :

	
	 Câu trần thuật đơn
	Câu trần thuật đơn có từ là
	Câu trần thuật đơn không có từ là

	Khái niệm
	Là loại câu do một cụm C-V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến .
	- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ ( cụm danh từ) tạo thành.Ngoài ra tổ hợp giữa từ là với động từ ( cụm động từ) hoặc tính từ( cụm tính từ)...cũng có thể làm vị ngữ.

- Khi biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải.
	- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.

- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa.

+ Câu miêu tả : chủ ngữ đứng trước vị ngữ, dùng miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm...của sự vật nêu ở chủ ngữ.

+ Câu tồn tại : vị ngữ đứng trước chủ ngữ, dùng để thông báo sự xuất hiện, tồn tại hay tiêu biến của sự vật.

	Ví dụ
	Tôi đi về.
	Mèn trêu chị Cốc/ là dại.
	Chúng tôi / đang vui đùa.


IV. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ:

	
	Câu thiếu chủ ngữ
	Câu thiếu vị ngữ
	Câu thiếu  cả chủ ngữ lẫn vị ngữ
	Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu


V. Dấu câu:

	                          Dấu kết thúc câu ( đặt ở cuối câu )



	            Dấu chấm
	           Dấu chấm hỏi
	         Dấu chấm than

	- Là dấu kết thúc câu, được đặt ở cuối câu trần thuật( đôi khi được đặt ở cuối câu cầu khiến)

- Ví dụ : Tôi đi học. 

               
	-Là dấu kết thúc câu được đặt ở cuối câu nghi vấn .

- Ví dụ : Bạn làm bài toán chưa?
	-Là dấu kết thúc câu, được đặt ở cuối câu cầu khiến hoặc câu cảm thán .

- Ví dụ : Hôm nay, trời đẹp quá !

	                      Dấu phân cách các bộ phận câu ( đặt trong nội bộ câu)

- Là dấu dùng để phân cách các bộ phận câu, được đặt trong nội bộ câu . 

- Ví dụ : Hôm nay, tôi đi học . ( dấu phảy ngăn cách trạng ngữ với nòng cốt câu )

              Lớp 6a1, lớp 6a2/ vừa hát vừa múa đẹp quá. ( dấu phảy ngăn cách chủ ngữ với chủ ngữ)


C/ Phần Tập làm văn : 

· Dàn bài chung của văn tả cảnh và văn tả người.

	
	           Dàn bài chung về văn tả cảnh
	             Dàn bài chung về văn tả người

	1/  Mở bài
	Giới thiệu cảnh được tả : Cảnh gì ? Ở đâu ? Lý do tiếp xúc với cảnh ? Ấn tượng chung ? 
	Giới thiệu người định tả : Tả ai ? Người được tả có quan hệ gì với em ? Ấn tượng chung ?

	2/ Thân bài
	a. Bao quát : Vị trí ? Chiều cao hoặc diện tích ? Hướng của cảnh ? Cảnh vật xung quanh ?

b. Tả chi tiết : ( Tùy từng cảnh mà tả cho phù hợp)

* Từ bên ngoài vào ( từ xa) : Vị trí quan sát ? Những cảnh nổi bật ? Từ ngữ, hình ảnh gợi tả ?...

* Đi vào bên trong ( gần hơn) : Vị trí quan sát ? Những cảnh nổi bật ? Từ ngữ, hình ảnh gợi tả ?...

* Cảnh chính hoặc cảnh quen thuộc mà em thường thấy ( rất gần) : Cảnh nổi bật ? Từ ngữ hình ảnh miêu tả...
	a. Ngoại hình : Tuổi tác ? Tầm vóc ? Dáng người ? Khuôn mặt ? Mái tóc ? Mắt ? Mũi ? Miệng ? Làn da ? Trang phục ?...( Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)

b. Tả chi tiết : ( Tùy từng người mà tả cho phù hợp)

* Nghề nghiệp, việc làm ( Cảnh vật làm việc + những động tác, việc làm...). Nếu là học sinh, em bé : Học, chơi đùa, nói năng...( Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)

* Sở thích, sự đam mê : Cảnh vật, thao tác, cử chỉ, hành động...( Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)

* Tính tình : Tình yêu thương với những người xung quanh : Biểu hiện ? Lời nói ? Cử chỉ ? Hành động ?( Từ ngữ, hình ảnh miêu tả)

 

	3/ Kết bài 
	Cảm nghĩ chung sau khi tiếp xúc; Tình cảm riêng hoặc nguyện vọng của bản thân ?...
	Tình cảm chung về người em đã tả ? Yêu thích, tự hào, ước nguyện ?...

	Chú ý:
	 Dù là tả cảnh hay tả người, bất cứ một đề nào, các em cũng phải nhớ lập dàn bài phù hợp. Phải làm bài, viết bài đàng hoàng, tuyệt đối không được làm sơ sài, lộn xộn. 


DÀN BÀI THAM KHẢO

1. Tả người thân

- Mở bài: Giới thiệu chung về người thân được tả. 

- Thân bài: Miêu tả theo trình tự.  

 
+ Ngoại hình : mặt, mũi, tóc, tai….
 
+ Tính tình: đối với em và  mọi người xung quanh. 
 
+ Sở thích, việc làm. 
 
+Tình cảm dành cho em .

- Kết bài: Tình cảm của em đối với người thân, kèm theo lời nhắn nhủ và hứa hẹn với người thân. (0,5 điểm).

2. Tả cảnh đêm trăng nơi em ở. 

a/ Mở bài :– Giới thiệu cảnh đêm trăng.( thời gian, không gian, cảnh bao quát.) 
b/ Thân bài 

-Tả khái quát . 

-Tả cụ thể ( màu sắc, ánh sáng, âm thanh, bầu trời, cây trồng, các cảnh đẹp khác… ) 

- Tả các hoạt động của con người . (1,0 điểm)

c/ Kết bài  : Cảm nghĩ của bản thân về đêm trăng.

3 Trời đang nắng bỗng đổ trận mưa rào. Hãy tả lại trận mưa đó. 

 a.Mở bài  Thời gian hoàn cảnh, thời gian đổ cơn mưa rào.

b. Thân bài  Tả cơn mưa theo trình tự

* Quang cảnh trước khi mưa

-Khí trời, cảnh vật, con người… khi chưa có cơn mưa.

- Dấu hiệu báo cơn mưa đến: mây, bầu trời, sấm chớp, gió, loài vật, …..

* Khi cơn mưa đến: tả chi tiết cơn mưa từ nhỏ đến lớn: 

- Hạt mưa to và thưa

- Mưa như trút nước, sấm chớp vang trời

- Mưa càng to gió cáng lơn, câu cối nghiêng ngã

- Con người trú mưa hai bên đường 

- Các loài vật tìm chỗ trú mưa…..

* Quang cảnh sau cơn mưa

- Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, bầu trời trong xanh trở lại

- Mọi người tiếp tục công việc của mình, cây cối hả hê…….

c. Kết bài  Cảm nghĩ của em về cơn mưa rào. 

4. Hãy tả hình dáng và những nết tốt của một bạn trong lớp em được nhiều người quý mến.

a/ Mở bài:

- Giới thiệu người bạn học cùng lớp với em có tính nết nổi bật được nhiều người yêu mến;

b/ Thân bài:

Miêu tả những đặc điểm riêng, tiêu biểu, nổi bật về hình dáng và tính nết tốt của người bạn mà em chọn để miêu tả.

* Về hình dáng:

- Người bạn đó nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm;

- Mái tóc để dài hay cắt ngắn, thưa hay dày;

- Gương mặt, đôi mắt, nước da tạo cảm giác hiền hậu, trung thực, thẳng thắn… nụ cười cởi mở, chân tình;

* Về tính nết:

- Học sinh giỏi từ lớp một đến lớp sáu, chuyên cần sáng tạo trong học tập; thường chú ý nghe thầy cô giảng bài, phát biểu xây dựng bài; làm bài tập đầy đủ; hay giúp đỡ bạn trong học tập, nhất là các bạn học còn yếu; tình cảm chan hoà với mọi người, được mọi người quý mến;

- Tham gia tốt các hoạt động ở trường; ở nhà siêng năng, chăm chỉ học tập, làm việc giúp đỡ cha mẹ;

- Lễ phép kính trọng cha mẹ, thầy cô, mọi người; nhiều gia đình, bạn bè lấy làm gương để giáo dục con em của họ;

c/ Kết bài:

- Nêu cảm nghĩ của em đối với tính nết tốt của bạn;

- Tính nết tốt của bạn đã có tác dụng như thế nào đối với em;

5.Tả lại khu vườn nhà em vào một buổi sáng đẹp trời.

  a- Mở bài: ( 0,5 điểm.)

- Giới thiệu cảnh sẽ tả :Thời gian(buổi sáng), không gian( trời trong xanh- đẹp), địa điểm(vườn nhà em.

- Ấn tượng của em về cảnh.

  b- Thân bài: 

- Tả bao quát : những nét chung, đặc sắc của toàn  cảnh(màu sắc, âm thanh, mùi vị).

- Tả chi tiết: + Chọn những cảnh tiêu biểu để tả( sương sớm, ánh nắng ban mai, hoạt động của các loài vật…)

                      +  Hoạt động của con người làm nổi bật cảnh.

                      + Giá trị kinh tế của khu vườn đối với gia đình em…

  c- Kết bài: 

Cảm nghĩ chung của em về cảnh: + cảm thấy thích thú, có cảm giác thoải mái, tươi vui trước cảnh.

          + Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vườn, bảo vệ cảnh

7. Tả Lượm

a. Mở bài:  

- Giới thiệu nhân vật

- Nhận xét chung về nhân vật

(Ví dụ:

Lượm là một chú bé gây nhiều ấn tượng cho chúng ta qua bài thơ Lượm (Tố Hữu)

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Lượm đã hăng hái tham gia kháng chiến, làm liên lạc và đã  dũng cảm hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ)

b. Thân bài:  

- Đặc điểm của nhân vật :

+ Hình dáng: nhỏ nhắn, xinh xắn loắt choắt, như con chim chích. Mặt bầu bĩnh cười híp mí, má đỏ bồ quân

+ Trang phục: quần áo thiếu sinh quân, mũ ca lô, mang xắc cốt.
+ Cử chỉ, tác phong: nhanh nhẹn thoăn thoắt

+ Tính nết: yêu đời, hồn nhiên, vui tươi, trong sáng, ngộ nghĩnh Ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, cháu đi liên lạc, vui lắm chú à, ở đồn Mang Cá, thích hơn ở nhà.

+ Hành động: rất dũng cảm Vụt qua mặt trận, ... sợ chi hiểm nghèo

- Hình ảnh Lượm lúc hi sinh: như một thiên thần nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, ... hồn bay giữa đồng  

c. Kết bài:

- Nêu cảm nghĩ: yêu mến và vô cùng cảm phục Lượm.

- Ca ngợi, khẳng định: Lượm là một con người đẹp nhất trong tâm trí của em.

Lưu ý: Các em soạn cho chu đáo vào vở soạn văn nhé.

